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Một số biện pháp quản lý bồi dưỡng chuyên môn cho 

giáo viên hệ bổ túc trung học phổ thông thành phố Hải 

Phòng : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 05 / 

Hoàng Bá Thưởng ; Nghd. : PGS.TS. Nguyễn Tiến 

Đạt 

Mở đầu 

1. Lý do chọn đề tài  

Nghị quyết Trung ương 4 khoá VII của Đảng cũng ®� chỉ rõ: “Cần phải 

thực hiện một nền giáo dục thường xuyên cho mọi người, xác định học tập 

suốt đời là quyền lợi và trách nhiệm của mỗi công dân”. Giáo dục thường 

xuyên có vai trò rất quan trọng trong việc đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, 

nhằm thúc đẩy sự phát triển tài nguyên con người, góp phần thực hiện mục 

tiêu giáo dục của Đảng  “nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân 

tài”. Chính vì vậy, để nâng cao dân trí không thể chỉ dựa vào phương thức giáo 

dục chính quy mà phải kết hợp giữa các loại hình chính quy với các loại hình 

đào tạo khác. Trong đó giáo dục thường xuyên có một vai trò đặc biệt quan 

trọng bởi lẽ mục tiêu của giáo dục thường xuyên là: “tạo ra một x2 hội học 

tập nhằm cung cấp những cơ hội học tập thường xuyên, suốt đời phù hợp với 

hoàn cảnh cụ thể của từng người, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - x2 hội, 

khoa học công nghệ - nhất là nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực cho sự 

nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá của đất nước trong giai đoạn hiện nay”. 

GDTX tạo cơ hội học thường xuyên, học suốt đời cho mọi người. Tuy nhiên, 

vị thế của GDTX chưa được x� hội đánh giá đúng mức, sự đầu tư, quan tâm 

của các cấp cho GDTX còn nhiều hạn chế; quy mô, mạng lưới chưa đáp ứng 

nhu cầu của người học và của x� hội; công tác quản lí còn bộc lộ nhiều yếu 

kém; chất lượng GDTX còn thấp, các công trình nghiên cứu về GDTX còn 

quá ít so với giáo dục chính quy. 
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 Từ thực tế trình độ năng lực chuyên môn giáo viên không đồng đều, còn 

nhiều yếu kém, chưa đồng bộ về cơ cấu, chậm đổi mới về phương pháp, việc 

quản lí bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên hệ BT THPT trên cả nước nói 

chung và ở Hải Phòng nói riêng còn chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo 

dục phổ thông hiện nay. Vì vậy tác giả ®� mạnh dạn nghiên cứu đề tài: "Một 

số biện pháp quản lí  bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên hệ bổ túc trung 

học phổ thông thành phố Hải Phòng”. 

 

 

2. Lịch sử nghiên cứu 

- §� có nhiều nhà giáo dục nghiên cứu về đề tài này từ lâu, nhưng đến nay  

nhiều vấn đề không còn phù hợp nữa, đặc biệt là vấn đề bồi dưỡng chuyên 

môn cho giáo viên hệ bổ túc trung học phổ thông thành phố Hải Phòng. 

3. Mục tiêu nghiên cứu 

- Một số biện pháp để quản lí bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên hệ BT 

THPT thành phố Hải Phòng.  

4. Phạm vi nghiên cứu 

-  Giáo viên hệ BT THPT thành phố Hải Phòng. 

5. Mẫu khảo sát 

- Cán bộ quản lí ngành GDTX Hải Phòng 

- L�nh đạo, giáo viên 1Trung tâm GDTX nội thành, 1 TT GDTX ngoại 

thành, 1 TT GDTX hải đảo thành phố Hải Phòng.  

6. Vấn đề nghiên cứu 

- Làm thế nào để quản lí bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên hệ BT 

THPT thành phố Hải Phòng. 

7. Giả thuyết nghiên cứu 

- Nếu vận dụng hợp lý, sáng tạo những biện pháp quản lí bồi dưỡng 

chuyên môn cho giáo viên hệ bổ túc trung học phổ thông theo đúng huớng thì 

sẽ góp phần quan trọng trong việc đổi mới phương pháp dạy học và giáo dục 

toàn diện học sinh, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục ngành học GDTX thành 

phố Hải Phòng. 
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8. Phương pháp nghiên cứu 

8.1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lý thuyết 

8.2. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn 

9. Kết quả nghiên cứu 

9.1. Cơ sở lý luận về quản lí và việc quản lí bồi dưỡng chuyên môn cho  giáo 

viên hệ bổ túc trung học phổ thông thành phố Hải Phòng  

9.2. Thực trạng công tác quản lí chuyên môn giáo viên hệ bổ túc trung học 

phổ thông thành phố Hải Phòng 

9.3. Đề xuất một số biện pháp quản lí bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên hệ 

bổ túc trung học phổ thông thành phố Hải Phòng 

10. Cấu trúc  luận văn 

Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung luận văn gồm 3 chương:  

Chương 1 : Cơ sở lý luận của vấn đề nghiên cứu  

      Chương 2 : Thực trạng công tác quản lí  bồi dưỡng chuyên môn cho giáo 

viên hệ bổ túc trung học phổ thông thành phố Hải Phòng 

Chương 3 : Một số biện pháp quản bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên 

hệ bổ túc trung học phổ thông thành phố Hải Phòng  

Cuối luận văn là danh mục các tài liệu tham khảo và phụ lục.  
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Chương 1     

cơ sở lý luận 

1.1. Một số khái niệm 

1.1.1. Quản lí, quản lí giáo dục 

1.1.1.1. Quản lí 

   Hoạt động quản lý là tác động có định hướng, có chủ đích của chủ thể ( 

người quản lý) đến khách thể quản lý ( người bị quản lý), nhằm làm cho tổ 

chức vận hành và đạt được mục đích của tổ chức”. 

1.1.1.2. Quản lý giáo dục 

Quản lý giáo dục là quá trình tác động có chủ đích, hợp quy luật của chủ 

thể quản lí giáo dục/nhà trường lên khách thể/ đối tượng (giáo dục nhà trường) 

nhằm đạt được mục tiêu dự kiến. 

1.1.2. Bồi dưỡng và bồi dưỡng chuyên môn 

1.1.2.1. Bồi dưỡng 

 Bồi dưỡng có ý nghĩa là nâng cao nghề nghiệp. 

1.1.2.2. Chuyên môn 

Chuyên môn là lĩnh vực riêng, những kiến thức riêng nói chung của một 

ngành khoa học kĩ thuật. 

1.1.2.3. Bồi dưỡng chuyên môn 

 - Đây là quá trình tác động của các nhà quản lý giáo dục đến tập thể GV. 

1.1.2.4. Quản lý việc bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên 

- Mục đích của hoạt động quản lý bồi dưỡng chuyên môn là không ngừng 

nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho các tổ viên, đáp ứng ngày càng 

tốt hơn yêu cầu nâng cao chất lượng dạy học, giáo dục.  
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1.1.3. Giáo dục thường xuyên, Trung tâm Giáo dục thường xuyên 

1.1.3.1. Giáo dục thường xuyên 

Giáo dục thường xuyên được hiểu một cách khái quát là cung ứng cơ hội 

cho mọi người để học tập suốt đời nhằm thúc đẩy tài nguyên con người thông 

qua các chương trình XM, chương trình tương tương, chương trình nâng cao 

chất lượng cuộc sống, chương trình tạo thu nhập, chương trình đáp ứng sở 

thích cá nhân, chương trình định hướng tương lai. 

1.1.3.2. Trung tâm Giáo dục thường xuyên  

Trung tâm GDTX là tổ chức giáo dục địa phương, ngoài hệ thống giáo dục 

chính quy, thuộc các làng hoặc các cộng đồng thành phố, thường được quản lý 

bởi nhân dân địa phương, có nhiệm vụ cung cấp nguồn lực cho sự phát triển 

địa phương và việc học tập định hướng theo gia đình và cung cấp thông tin về 

câu hỏi: Cái gì? Làm sao? ở đâu? Khi nào? Các cá nhân có thể tham gia vào 

các hình thức học tập khác nhau của GDTX”. 

1.1.4. Giáo viên, giáo viên bổ túc trung học phổ thông 

1.1.4.1. Giáo viên 

- Nhà giáo là người làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục trong nhà trường 

hoặc các cơ sở giáo dục khác. 

- Nhà giáo dạy ở các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo 

dục nghề nghiệp, gọi là giáo viên. 

1.1.4.2. Giáo viên bổ túc trung học phổ thông 

Giáo viên bổ túc trung học phổ thông là nhà giáo dạy ở các trung tâm giáo 

dục thường xuyên. 

1.2.  Quan điểm của Đảng, Nhà nước ta và thế giới về Giáo dục thường 

xuyên 

1.2.1. Quan điểm của Đảng,  Nhà nước ta  về Giáo dục thường xuyên 

 Phát triển GDTX nhằm thực hiện giáo dục cho mọi người với ý tưởng học 

tập suốt đời để tiến tới x� hội hoá học tập. 

1.2.2. Quan điểm của UNESCO về Giáo dục thường xuyên 

Giáo dục thường xuyên bao gồm toàn thể các cơ hội học tập mà mọi người 

đều mong muốn hoặc cần có sau xoá mù chữ cơ bản và giáo dục tiểu học. 
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1.3. Vị trí của Giáo dục thường xuyên trong hệ thống giáo dục quốc dân 

Điều 4 của Luật Giáo dục 2005 ®� nêu rất rõ: “Hệ thống giáo dục quốc 

dân gồm giáo dục chính quy và giáo dục thường xuyên”. 

1.4. Vai trò của Giáo dục thường xuyên trong việc phát triển nguồn nhân 

lực 

Đại hội VIII ®� chỉ rõ: “Phương hướng chung của GD-ĐT trong những 

năm tới là phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu Công nghiệp hoá - hiện 

đại hoá tạo điều kiện cho nhân dân, đặc biệt là thanh niên có việc làm, khắc 

phục những yếu kém trong GD-ĐT ”. 

1.5. Quản lý chất lượng giáo dục hệ Bổ túc trung học phổ thông 

1.5.1. Đặc điểm hệ Bổ túc trung học phổ thông trong Trung tâm Giáo dục 

thường xuyên 

- Học chương trình văn hoá lớp 10,11,12 theo sách giáo khoa phổ thông 

(học 7 môn bắt buộc: Toán, lí, hoá, sinh, văn, sử, địa) sau khi tốt nghiệp THCS 

hoặc BT THCS. 

- Học viên đa dạng về độ tuổi, trình độ, về nhu cầu học tập cũng khác 

nhau. Lực học yếu, ý thức không cao; gia đình ít quan tâm. 

1.5.2. Mục tiêu quản lý 

 Quản lý chất lượng giáo dục ở các Trung tâm GDTX chính là tìm ra các 

biện pháp quản lý nhằm phát huy các mặt mạnh, hạn chế đến mức tối đa 

những mặt yếu kém để ngành học này có chất lượng , hiệu quả phù hợp với 

mục tiêu đào tạo.  

1.5.3. Nội dung quản lý  

- Quản lý chất lượng đầu vào 

- Quản lý bồi dưỡng giáo viên  

- Quản lý hoạt động dạy và học 

- Quản lý việc kiểm tra, đánh giá 

1.5.4. Quản lý các điều kiện về cơ sở vật chất, tài chính, hành chính 

1.6. ý nghĩa công tác quản lí bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên hệ Bổ 

túc trung học phổ thông 

1.6.1. Chất lượng giáo dục hệ Bổ túc trung học phổ thông  
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 Chất lượng giáo dục là trình độ và khả năng thực hiện mục tiêu giáo dục 

đáp ứng ngày càng cao nhu cầu của người học và sự phát triển toàn diện của 

x� hội. [7 

 1.6.2. Quản lý nhằm nâng cao chất lượng giáo dục 

1.7. Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý bồi dưỡng chuyên môn 

cho giáo viên hệ bổ túc trung học phổ thông 

 

1.7.1. Yếu tố chủ quan 

- Nhận thức và trình độ của người quản lý 

- Đội ngũ giáo viên của TT GDTX 

- Cơ sở vật chất phục vụ dạy học 

1.7.2. Yếu tố khách quan 

- Sự nhận thức của x� hội, của các cấp l�nh đạo Đảng, chính quyền và 

nhân dân về vai trò và vị trí của GDTX còn hạn chế.  

- Do chưa tuyên truyền sâu rộng về vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn của ngành GDTX. 

- Yếu tố tâm lý của học viên GDTX. 

             Kết luận chương 1 

 - Chất lượng đội ngũ GV là nhân tố quyết định chất lượng giáo dục và 

phụ thuộc chủ yếu vào công tác đào tạo, bồi dưỡng GV.  

- Bồi dưỡng chuyên môn cho ngũ giáo viên nói chung và giáo viên hệ 

BT THPT nói riêng có ý nghĩa vô cùng to lớn trong việc nâng cao chất lượng 

đội ngũ giáo viên về nhận thức, tư tưởng, chuyên môn và quản lý giáo dục.  

- Người giáo viên với chuyên môn vững vàng sẽ tạo được uy tín và khả 

năng giáo dục học sinh, đáp ứng yêu cầu học của sự nghiệp phát triển giáo dục 

của đất nước trong giai đoạn hiện nay.                                  
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Chương 2 

Thực trạng công tác quản lí  bồi dưỡng chuyên môn  

cho giáo viên hệ bổ túc trung học phổ thông 

thành phố Hải Phòng 

2.1. Tổng quan về tình hình phát triển kinh tế xã hội thành phố Hải 

Phòng 

 Hải Phòng là thành phố lớn thứ ba cả nước, là trung tâm giao thông vận 

tải của toàn bộ khu v−c phía bắc Việt Nam. Là địa phương có nhiều lợi thế so 

với các tỉnh, thành trong cả nước, điều này tác động mạnh đến công tác quy 

hoạch đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - x� hội. Củng cố và 

nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục THCS, tiến tới phổ cập bậc THPT và 

phổ cập nghề vào năm 2010.  

Quy mô giáo dục - đào tạo Hải Phòng tiếp tục phát triển mạnh. Nhân tố 

quyết định đến chất lượng giáo dục chính là chất lượng đội ngũ giáo viên. Vì 

vậy công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên luôn được coi trọng. Tăng 

cường bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ giáo viên theo hướng đạt chuẩn và trên 

chuẩn. Cơ sở vật chất giáo dục - đào tạo Hải Phòng trong những năm gần đây 

cũng được tăng cường đáng kể.  

Tuy nhiên giáo dục Hải Phòng cũng có những khó khăn cần khắc phục. 

Diện tích đất dành cho trường học tuy ®� được các cấp quan tâm nhưng còn eo 

hẹp. Một bộ phận giáo viên lớn tuổi, sức khỏe yếu, trình độ năng lực hạn chế 

nên ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng đào tạo, đặc biệt gặp rất nhiều khó 

khăn trong việc bồi dưỡng chuyên môn. Còn có sự bất cập trong công tác nhân 
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sự. Hải Phòng chưa có cơ chế thật mạnh để tăng tốc đầu tư cho giáo dục - đào 

tạo. Chất lượng giáo dục chưa đồng đều.  

2.2. Thực trạng  ngành Giáo dục thường xuyên Hải Phòng  
2.2.1. Đặc điểm, tình hình học viên, đội ngũ giáo viên và cơ sở vật chất các 

trung tâm giáo dục thường xuyên thành phố Hải Phòng  

2.2.1.1. Cơ sở vật chất 

100% các TT GDTX có khu hiệu bộ và phòng học kiên cố, tuy nhiên  

còn rất nhiều khó khăn thiếu thốn về cơ sở vật chất và các phương tiện dạy - 

học.  

2.2.1.2. Học viên 

* Về học lực:  

 Biểu đồ 2.1. Biểu đồ về kết quả học lực  
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  Nguồn: Sở GD&ĐT Hải Phòng 
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* Về hạnh kiểm: 

Biểu đồ 2.2.  Biểu đồ về kết quả hạnh kiểm  
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Nguồn: Sở GD&ĐT Hải Phòng 

- Trên thực tế tỉ lệ học viên có xếp loại học lực, hạnh kiểm yếu, kém rất cao. 

Sở dĩ có kết quả trên là do giáo viên căn cứ vào ý thức của học viên để cho 

điểm là chính; học viên học yếu nhưng có ý thức rèn luyện thì kết quả học lực 

cũng được khả quan hơn.  
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2.2.1.3. Đội ngũ giáo viên 

+ Về đội ngũ giáo viên: 

Bảng 2.3. Bảng phân bố giáo viên ở các môn 

stststst N¨mN¨mN¨mN¨m    

    
M«nM«nM«nM«n    

03 - 04 04 - 05 05 - 06 06 - 07 07 - 08 

Thực tếThực tếThực tếThực tế    ThiếuThiếuThiếuThiếu    Thực tếThực tếThực tếThực tế    ThiếuThiếuThiếuThiếu    Thực Thực Thực Thực tếtếtếtế    ThiếuThiếuThiếuThiếu    Thực tếThực tếThực tếThực tế    ThiếuThiếuThiếuThiếu    Thực tếThực tếThực tếThực tế    ThiếuThiếuThiếuThiếu    

1 Toán 55 12 57 11 59 10 60 11 61 11 

2 LÝ 32 15 32 14 31 15 31 16 32 16 

3 Hoá 24 23 24 24 24 23 25 23 24 23 

4 Sinh 17 15 17 14 16 15 17 16 17 16 

5 Văn 54 0 65 0 68 0 69 0 70 0 

6 Sử  21 11 18 13 17 14 18 15 18 18 

7 Địa 14 18 14 18 13 13 14 15 14 15 

8  CD 9 7 7 8 6 9 8 10 8 10 

9 Anh 33 5 33 4 33 4 34 5 34 5 

10 Tin 21 14 19 16 18 17 19 18 20 18 

TS  280 120 286 122 285 120 295 129 298 13 

Nguồn: Sở GD&ĐT Hải Phòng 

GV thiếu nhiều, đặc biệt là môn hoá, sinh, sử, địa. 

- Về trình độ chuyên môn: 

Bảng 2.4. Bảng thống kê trình độ chuyên môn 

sttsttsttstt    Năm häcN¨m häcN¨m häcN¨m học    03 03 03 03 ----    04040404    04 04 04 04 ----    05050505    05 05 05 05 ----    06060606    06 06 06 06 ----    07070707    07 07 07 07 ----    08080808    

1 Tiến sĩ 0 0 0 0 0 

2 Thạc sĩ 01 03 03 03 03 
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3  Đại học 267 272 271 281 285 

4 Cao đẳng 12 11 11 11 10 

 Tổng số 280 286 285 295 298 

Nguồn: Sở GD&ĐT Hải Phòng 

GV trên chuẩn rất ít, vẫn còn GV chưa đạt chuẩn. 

 

-Về tuổi đời của đội ngũ giáo viên: Đội ngũ giáo viên ngành học GDTX 

Hải Phòng đang dần được trẻ hoá về tuổi đời.  

Biểu đồ 2.3. Biểu đồ về độ tuổi giáo viên 
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Nguồn: Sở GD&ĐT Hải Phòng 

-  Giáo viên nữ ở các trung tâm chiếm tỉ lệ trên dưới 72%, xu hướng tỉ lệ 

giáo viên nữ cao ngày càng tăng lên.  

- Về tư tưởng chính trị: Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho giáo 

viên chưa được tiến hành thường xuyên. Giáo viên ít được nghe thời sự do 
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ngành, trung tâm tổ chức. Thời gian dành cho việc đọc báo, vào mạng để cập 

nhật thông tin còn ít. 

- Về công tác x� hội hóa giáo dục: 

+ Với học sinh có hoàn cảnh đặc biệt, thầy cô chưa thực sự tâm huyết để 

tạo điều kiện giáo dục. 

+ Kĩ năng trong công tác vận động, huy động cộng đồng của giáo viên 

còn hạn chế. 

+ Những hiểu biết về pháp luật nói chung cũng như những vấn đề thời sự 

nóng hổi giáo viên chưa nắm bắt kịp thời nên việc áp dụng trong các tiết dạy 

chưa chưa đem lại hiệu quả. 

2.2.2. Đánh giá chung điểm mạnh, điểm yếu của đội ngũ giáo viên hệ bổ 

túc trung học phổ thông thành phố Hải Phòng 

2.2.2.1. Mặt  mạnh 

 Đội ngũ giáo viên dần được trẻ hóa, đây là lực lượng trẻ, kiến thức còn 

mới, họ rất năng động, nhạy bén trong công tác chuyên môn nhất là trong việc 

tự học, tự bồi dưỡng chuyên môn. 

2.2.2.2. Mặt yếu 

 - Đội ngũ giáo viên hầu như mới được chuẩn hoá về mặt bằng cấp.  

 - Do mức lương thấp nên một số giáo viên trẻ chưa thực sự quan tâm đến 

công tác chuyên môn. 

- Do trình độ học viên hệ BT THPT là rất thấp nên nhiều giáo viên có suy 

nghĩ  không cần nâng cao chuyên môn làm gì. 

2.3. Thực trạng công tác quản lí bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên hệ 

Bổ túc trung học phổ thông thành phố Hải Phòng 

2.3.1. Cơ cấu, bộ máy quản lí 

 Đứng đầu là Trưởng phòng GDTX, Giúp việc Trưởng phòng có phó 

trưởng phòng cùng với đội ngũ tổ trưởng bộ môn do các tổ bầu lên. Dưới các 

trung tâm GDTX thì đứng đầu là giám đốc, người giúp việc đắc lực cho giám 

đốc là phó giám đốc phụ trách chuyên môn và tổ trưởng chuyên môn.  

2.3.2. Công tác tổ chức, lập kế hoạch và chỉ đạo bồi dưỡng chuyên môn 
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Kế hoạch còn mang nặng tính hình thức, chưa có kế hoạch chi tiết. Việc 

quản lí khóa học bồi bưỡng thì lỏng lẻo, chất lượng bồi dưỡng chưa cao.  

2.3.3. Quản lý nội dung chương trình 

- Có kế hoạch kiểm tra việc thực hiện chương trình của giáo viên một 

cách thường xuyên. Tuy nhiên do điều kiện hoàn cảnh của ngành GDTX nên 

việc quản lí nội dung chương trình hiệu quả không cao. 

2.3.4. Quản lí hoạt động dạy học 

2.3.4.1. Quản lý việc bồi dưỡng khâu chuẩn bị bài 

Các giáo án thường dùng để đối phó với chế độ ký duyệt, kiểm tra. Giáo 

án soạn sơ sài, còn nhiều giáo án soạn rất cẩu thả. Giáo án còn chưa nêu bật 

được nội dung trọng tâm bài học, chưa sử dụng đồ dùng dạy học. 

2.3.4.2. Quản lý việc bồi dưỡng giờ dạy trên lớp 

Việc đổi mới phương pháp dạy học còn nhiều hạn chế, GV vẫn còn thói 

quen cũ, dùng phương pháp dạy học truyền thống. Việc sử dụng đồ dùng, thí 

nghiệm trên lớp là rất h�n hữu.  

2.3.4.3. Quản lý việc bồi dưỡng nghiên cứu khoa học 

  Chưa quan tâm hướng dẫn GV cách viết chuyên đề, sáng kiến kinh 

nghiệm. Việc tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên chưa bài bản, khoa học. 

Nhiều giáo viên còn hình thức trong việc báo cáo tự học, tự bồi dưỡng chuyên 

môn của bản thân. 

2.3.5. Quản lí tuyển chọn giáo viên 

Cơ cấu cán bộ giáo viên của hầu hết các trung tâm đều mất cân đối 

nghiêm trọng, có môn thừa, môn thiếu giáo viên. Vì sự khó khăn vất vả của 

ngành thường xuyên cộng với sự không đồng bộ của cơ quan quản lí nên việc 

tuyển chọn GV là hết sức khó khăn. Không công khai trong việc tuyển chọn, 

đơn vị nhận người không được tham gia tuyển GV. 

2.3.6. Quản lí công tác kiểm tra - đánh giá và khen thưởng 

  Công tác kiểm tra - đánh giá hoạt động bồi dưỡng chuyên môn nói chung ở 

các cấp đều chưa được nghiêm túc. 

Kết luận chương 2 
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  - Chưa xây dựng kế hoạch bồi dưỡng một cách khoa học, thiếu chủ 

động, thiếu kiên  quyết trong việc bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn 

cho đội ngũ giáo viên của mình. 

- Việc xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chưa sát với điều kiện thực tế, chưa 

đáp ứng được nhu cầu nguyện vọng của giáo viên, chưa tạo được điều kiện về 

thời gian như xếp thời khoá biểu hợp lý để giáo viên tự học. 

-  Chưa có kế hoạch cụ thể tổ chức cho giáo viên về phương pháp xây 

dựng kế hoạch tự học của cá nhân. 

 - Việc tổ chức sinh hoạt tổ chuyên môn chưa giải quyết được chiều sâu 

mang tính dứt điểm ở từng chuyên đề, từng nội dung cụ thể mà còn mang tính 

dàn trải dẫn đến nặng về hình thức, thiếu chất lượng. 

 - Việc bồi dưỡng hằng ngày của tập thể sư phạm, việc tự học, tự bồi 

dưỡng của GV chưa được thường xuyên, liên tục. Chưa tổ chức tổng kết, rút 

kinh nghiệm việc tự học, tự bồi dưỡng. 

 - Việc hướng dẫn kiểm tra công tác tự học, tự bồi dưỡng của GV chưa 

thật sự được chú trọng. 

 - Sở giáo dục cũng như các trung tâm cũng chưa thực sự quan tâm đến 

việc nhân điển hình tích cực, chưa có hình thức phong phú đổi mới nội dung 

hoạt động của tổ chuyên môn, nhóm chuyên môn. 

- Việc tổ chức kiểm tra, giúp đỡ giáo viên trong hoạt động tự học, tự bồi 

dưỡng còn chưa được quan tâm đúng mức, đôi khi còn thả lỏng. 

- Do tâm lý của đội ngũ GV chưa thực sự tập trung, hứng thú với việc bồi 

dưỡng chuyên môn nên việc tự học, tự bồi dưỡng của GV còn mang tính gò 

ép, chống đối. 

 - Môi trường tự học, tự bồi dưỡng chưa thuận lợi.   

- Phong trào tự học, tự bồi dưỡng tại cơ sở vẫn chưa thực sự đều khắp, 

chưa thực sự là cái không thể thiếu của giáo viên. 

 - Kinh phí cho việc tổ chức các hoạt động bồi dưỡng còn  hạn chế. 

- Việc tổng kết, động viên, khen thưởng cũng còn hạn chế, chưa thực sự 

là động lực thúc đẩy đủ mạnh. 
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- Tài liệu phục vụ cho công tác bồi dưỡng và tự học của GV còn thiếu 

nhiều. 

Chính vì vậy, l�nh đạo ngành cũng như l�nh đạo các trung tâm GDTX  

cần thay đổi cách quản lý, cần có những biện pháp bồi dưỡng hợp lý, khả thi, 

khoa học để nâng cao chất lượng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên BTTHPT.  

 

 

 

 

Chương 3           

một số biện pháp quản lí  bồi dưỡng  chuyên môn 

cho giáo viên hệ bổ túc trung học phổ thông 

thành phố Hải Phòng 

3.1. Cơ sở đề xuất các biện pháp 

3.1.1. Những nguyên tắc đề xuất các biện pháp 

- Biện pháp đề xuất phải phù hợp với chủ trương, đường lối, chính sách 

của Đảng, pháp luật của Nhà nước. 

- Các biện pháp phải được xây dựng trên cơ sở phân tích thực trạng trình 

độ chuyên môn của giáo viên và phải được xuất phát từ nhu cầu thực tế. 

- Biện pháp đề xuất phải có tính khả thi. 

- Biện pháp phải phù hợp với nguyện vọng của đa số giáo viên. 

3.1.2. Yêu cầu 

  - Quán triệt tư tưởng chỉ đạo phát triển giáo dục đào tạo của Đảng, Nhà 

nước và thành phố trong thời kì công nghiệp hóa - hiện đại hóa, Nghị quyết 4 

của Thành ủy Hải Phòng đến năm 2010 về quy hoạch phát triển Giáo dục đào 

tạo. 

- Nắm vững bản chất  của đổi mới giáo dục  phổ thông.  

       - Đáp ứng được yêu cầu của ngành, của địa phương, của đơn vị; giúp GV 

thấy được việc bồi dưỡng chuyên môn trong giai đoạn hiện nay là rất cần 

thiết. 
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 -  Đảm bảo những yêu cầu trong tiến trình quản lý việc bồi dưỡng từ khâu 

xây dựng kế hoạch, tổ chức - chỉ đạo thực hiện đến khâu kiểm tra - đánh giá 

việc bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên.  

- Chú trọng các yếu tố về con người, tài chính, CSVC, TBDH 

3.2. Một số biện pháp 

3.2.1. Nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý và giáo viên về sự cần thiết 

của việc bồi dưỡng chuyên môn 

 3.2.1.1.  Mục đích   

Giúp cán bộ quản lý, đội ngũ giáo viên thấy được sự cần thiết của việc bồi 

dưỡng ý thức, thái độ, tình cảm nghề nghiệp trong công cuộc đổi mới giáo 

dục. 

3.2.1.2. Nội dung và cách thực hiện   

 - Bồi dưỡng ý thức trách nhiệm cho GV trước nhiệm vụ được giao; quán 

triệt sâu sắc, kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật 

của Nhà nước về GD-ĐT để giúp GV có định hướng đúng đắn khi xây dựng 

kế hoạch bồi dưỡng nâng cao chuyên môn của bản thân.  

- Giúp cho GV thấy rõ sự cấp thiết của việc bồi dưỡng chuyên môn. Người 

l�nh đạo cần: 

+ Thường xuyên thực hiện việc tuyên truyền, bồi dưỡng nhận thức trong 

các kỳ họp hội đồng, họp chuyên môn, hội nghị cán bộ công chức, đưa những 

nội dung trên thành một trong những tiêu chí thi đua của trung tâm, của tổ.  

+ Bố trí sắp xếp thời gian cho GV tham gia các lớp học tập trung về chính 

trị, về chuyên môn do thành phố, quận, huyện tổ. 

+ Xây dựng thư viện, trang bị sách, báo, sách tham khảo. Có phòng máy 

tính nối mạng Internet để GV cập nhật kiến thức được thường xuyên hơn.  

+ Nâng cao ý thức trách nhiệm, tầm quan trọng trong việc soạn giảng, tích 

cực cải tiến phương pháp giảng dạy, đảm bảo thực hiện nền nếp, quy chế 

chuyên môn và chất lượng giờ dạy trên lớp.  

+ Lấy phiếu tín nhiệm của học sinh để tham khảo làm căn cứ đánh giá 

năng lực chuyên môn của giáo viên. 

3.2.2. Tổ chức và chỉ đạo công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên 
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3.2.2.1.  Mục đích 

Nhằm duy trì và phát triển công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên.  

 3.2.2.2. Nội dung và cách thực hiện  

* Bồi dưỡng định kỳ: Đây là những hoạt động bồi dưỡng do Sở tổ chức 

gồm: bồi dưỡng nâng chuẩn, bồi dưỡng thường xuyên theo chu kỳ, bồi dưỡng 

trong hè, hội thi giáo viên giỏi cấp tỉnh, triển l�m đồ dùng dạy học tự làm, viết 

sáng kiến kinh nghiệm, bồi dưỡng thay sách giáo khoa.... Để thực hiện thành 

công công tác này, người l�nh đạo cần: 

 - Tìm hiểu, phân loại trình độ đội ngũ GV, xác định yêu cầu bồi dưỡng 

đối với từng đối tượng cụ thể. Đối với GV chưa đạt chuẩn  thì phải ưu tiên tạo 

điều kiện để giúp họ đạt chuẩn, phải sắp thời gian biểu để họ có thời gian học 

tập. Khuyến khích GV học trên chuẩn. 

 - Tổ chức các hội thi, hội giảng cấp cụm, sinh hoạt ngoại khoá theo chủ 

điểm, tổ chức cho GV tham quan, học hỏi kinh nghiệm giảng dạy, dự giờ các 

trung tâm GDTX, các trường THPT trong và ngoài thành phố.  

 - Giám đốc các trung tâm phải kiểm tra đôn đốc, có báo cáo sơ kết, tổng 

kết, rút kinh nghiệm cho từng đợt (khoá) bồi dưỡng. 

 * Bồi dưỡng theo chuyên đề: Thông tin khoa học giáo dục, phương pháp 

nghiên cứu khoa học, viết sáng kiến kinh nghiệm, kinh nghiệm giảng dạy các 

bài khó, kinh nghiệm dạy cho người vừa học vừa làm, lựa chọn các phương 

pháp dạy học, phương pháp dạy học hiện đại, áp dụng tin học vào dạy học, sử 

dụng đồ dùng dạy học, thiết bị mới, cải tiến phương pháp dạy học theo hướng 

nâng cao tính tích cực chủ động của học viên để nâng cao chất lượng giờ dạy 

trên lớp của giáo viên. Để thực hiện giải pháp này, người l�nh đạo cần: 

    - Mời các giáo viên giỏi, các chuyên gia về nói chuyện, trao đổi kinh 

nghiệm cho các chuyên đề về đổi mới phương pháp giảng dạy, phương pháp 

dạy học hiện đại, bồi dưỡng học sinh giỏi, sử dụng đồ dùng dạy học. 

    - Tổ chức lên lớp bài khó, các tiết chuyên đề về sử dụng thiết bị dạy học, 

ứng dung CNTT trong dạy học. 

    - Kiểm tra thường xuyên và định kỳ để kịp thời phát hiện những sai sót 

trong kế hoạch, của giáo viên trong quá trình thực hiện để kịp thời xử lí. 
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 * Bồi dưỡng thường xuyên: 

-  Đó là những hoạt động như soạn giáo án, chuẩn bị giờ dạy trên lớp, 

chấm trả bài kiểm tra, xếp loại học sinh, dự giờ, thăm lớp. 

- Trao đổi góp ý về nội dung, về phương pháp dạy các bài mẫu, bài khó;  

kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn và các hồ sơ của tổ. Tổ chức sinh 

hoạt chuyên đề, hội thảo và viết sáng kiến kinh nghiệm, tham gia  đánh giá 

chất lượng học sinh 

- Bồi dưỡng nâng cao chất lượng giờ dạy trên lớp.  

 * Tự bồi dưỡng: Tự bồi dưỡng là hình thức đạt hiệu quả cao nếu như chủ 

thể xác định rõ được mục tiêu của công việc. Họ sẽ tự biết cần phải bổ sung 

những kiến thức, kĩ năng nào có lợi trong công việc của mình. Tự bồi dưỡng 

chuyên môn phải thực sự thiết thực và phục vụ cho chính công tác giảng dạy 

của GV hoặc những công việc sẽ đảm nhiệm sau này.  

- Khuyến khích cán bộ giáo viên học văn bằng 2.  

3.2.2. Tăng cường quản lí thực hiện qui chế chuyên môn cho giáo viên 

3.2.2.1. Mục đích  

 Tăng cường hiệu quả quản lí của l�nh đạo trong việc thực hiện quy chế 

chuyên môn nhằm xây dựng đội ngũ giáo viên mạnh về chuyên môn. 

3.2.2.2. Nội dung và cách thực hiện 

- Qui chế chuyên môn bao gồm quản lí việc thực hiện chương trình dạy 

học, quản lí soạn giáo án, quản lí giờ lên lớp, chấm trả bài cho học sinh, chế 

độ cho điểm, làm đồ dùng dạy học. 

- Phải theo dõi chặt chẽ việc thực hiện chương trình của giáo viên theo 

từng tuần, từng tháng qua sổ kế hoạch cá nhân, sổ theo dõi ghi đầu bài, sổ báo 

giảng, qua giáo viên trực. Phân công giảng dạy khoa học, phù hợp với điều 

kiện của đơn vị. 

- Để tổ chức và chỉ đạo việc soạn bài, chuẩn bị giờ lên lớp của GV, Giám 

đốc có thể yêu cầu GV tiến hành theo các bước sau:  

 + Bước 1: Tìm hiểu yêu cầu của môn học, chương học, yêu cầu bài dạy, từ 

đó xác định hệ thống mục tiêu, yêu cầu về kiển thức, kỹ năng, thái độ... 
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 + Bước 2: Chọn lọc những kiến thức cơ bản cần truyền đạt đến học viên 

và sắp xếp chúng theo một trình tự hợp lý, cố gắng tìm xem có liên hệ thực tế. 

+ Bước 3: Lựa chọn và phối hợp các phương pháp dạy học, sử dùng đồ 

dùng dạy học. 

- Giáo án phải được tiến hành kiểm tra đột xuất, kiểm tra định kì và có 

đánh giá và xác nhận của người kiểm tra.  

- Quản lí giờ dạy của giáo viên thông qua giáo viên trực, phản ánh của học 

sinh qua phiếu thăm dò, của phụ huynh và đặc biệt là qua việc dự giờ thăm lớp 

của l�nh đạo.  

- Số lượng bài kiểm tra phải đúng, đủ theo qui định; phải là kiến thức cơ 

bản trong bài học, chương học; có sự phân loại học sinh. 

 -  Kế hoạch hoạt động tổ chuyên môn trong trung tâm phải đảm bảo được 

các yêu cầu sau: 

+ Phải thể hiện và cụ thể hoá được mọi chủ trương, đường lối, chính sách 

của Đảng, Nhà nước, Sở giáo dục và của trung tâm về hoạt động chuyên môn. 

+ Phải phù hợp với thực tế về các mục tiêu phấn đấu, thời gian thực hiện 

và người phụ trách, các mục tiêu đề ra phải có tính khả thi và được các thành 

viên trong tổ thống nhất cao. 

  Để tổ chức sinh hoạt chuyên môn có hiệu quả, l�nh đạo ngành cũng như 

l�nh đạo các trung tâm cần thực hiện tốt các nội dung sau: 

+ Lập kế hoạch sinh hoạt chuyên môn theo định kì theo tháng, học kì, năm 

học. 

+ Phải có kế hoạch, chuẩn bị nội dung cần thiết, không lan man l�ng phí 

thời gian. 

+ Qua buổi họp chuyên môn mục đích chính là để trao đổi những kinh 

nghiệm dạy học, đặc biệt là những bài khó. Tìm hiểu nguyên nhân và biện 

pháp khắc phục những tồn tại trong hoạt động dạy học. Trao đổi về việc cải 

tiến phương pháp giảng dạy cho phù hợp với đối tượng người học, đặc biệt là 

đối với học viên lớn tuổi. Tổ chức dự giờ, lên lớp để rút kinh nghiệm về nội 

dung, phương pháp dạy học, sử dụng thiết bị dạy học... 
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+ Trao đổi nội dung tự học, tự bồi dưỡng, hướng dẫn viết chuyên đề sáng 

kiến kinh nghiệm góp phần nâng cao chuyên môn - nghiệp vụ. 

3.2.4. Đảm bảo các điều kiện cần thiết cho công tác bồi dưỡng chuyên môn  

3.2.4.1.  Mục đích 

 Biện pháp này vừa tạo điều kiện vừa hỗ trợ, kích thích hứng thú việc tự 

bồi dưỡng của GV. 

3.2.4.2. Nội dung và cách thực hiện 

  - Tạo dựng một môi trường thuận lợi. 

  -  Đảm bảo cơ sở vật chất, thiết bị dạy học và kinh phí. 

  - Xây dựng nội quy sử dụng và bảo quản cơ sở vật chất, phương tiện đồ 

dùng dạy học, các phòng học chức năng.... Mời chuyên gia tập huấn, hướng 

dẫn kĩ năng sử dụng đồ dùng thí nghiệm, các phương tiện dạy học hiện đại. 

Các thiết bị đồ dùng trên phải có người trực tiếp quản lí và được ban Giám đốc 

kiểm tra thường xuyên. 

3.2.5. Cần quan tâm đến chính sách đối với giáo viên và công tác tuyển 

dụng 

 3.2.5.1. Mục tiêu 

Nâng cao vị thế nghề dạy học, thu hút được người giỏi vào ngành giáo 

dục; xây dưng đội ngũ giáo viên đủ và mạnh. 

3.2.5.2. Nội dung và cách thực hiện 

Tuyển chọn GV được thực cần phải thực hiện theo phương thức sau: 

- Giao quyền tuyển dụng cho đơn vị trực tiếp sử dụng người. 

- Thông báo một cách rộng r�i, công khai các thông tin về nhu cầu tuyển 

dụng của trung tâm cũng như các điều kiện cần thiết của người dự tuyển. 

- Thành lập hội đồng tuyển chọn tại trung tâm. 

- Tiếp nhận hồ sơ để kiểm tra, tìm hiểu các thông tin cần thiết đối với 

người dự tuyển. 

- Tổ chức thi ứng xử sư phạm (thi viết và phỏng vấn trực tiếp). 

- Bố trí lớp để giáo viên dự tuyển tiến hành các tiết dạy thử. 
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- Sau khi có các kết quả đánh giá của hội đồng tuyển chọn, trung tâm 

nhanh chóng hoàn tất các thủ tục để cấp có thẩm quyền ra quyết định thuyên 

chuyển hay tiếp nhận. 

3.2.6. Đẩy mạnh công tác xa hội hoá giáo dục 

3.2.6.1. Mục đích 

Nhằm huy động tối đa các nguồn lực trong trung tâm và ngoài x� hội, thúc 

đẩy việc nâng cao chất lượng chuyên môn.. 

3.2.6.2. Nội dung và cách  thực hiện 

- Phân công trách nhiệm phù hợp với chức năng nhiệm vụ của từng cá nhân 

và các tổ chức đoàn thể trong nhà trường: 

+ Giáo viên chủ nhiệm lớp  

+ Công đoàn  

+ Đoàn thanh niên 

+ Hội cha mẹ học sinh 

+ Chính quyền địa phương nơi trung tâm đóng quân 

+ Các cơ quan đóng trên địa bàn nơi trung tâm đóng quân 

3.2.7. Kiểm tra - đánh giá và khen thưởng công tác bồi dưỡng chuyên môn 

cho giáo viên 

3.2.7.1. Mục đích 

Đảm bảo cho hoạt động bồi dưỡng vận hành đúng hướng theo mục tiêu ®� 

xác định. 

3.2.7.2. Nội dung và cách thực hiện 

 - Xây dựng tiêu chí đánh giá riêng về hoạt động bồi dưỡng chuyên môn, 

trong đó nhấn mạnh đến khâu kiểm tra - đánh giá, xếp loại và khen thưởng. 

- Tổ chức tốt công tác kiểm tra, đánh giá trên tinh thần khách quan, khoa 

học sẽ có được hệ thống thông tin phản hồi chính xác. 

 - Tổ chức và chỉ đạo việc kết hợp các hình thức và phương pháp kiểm tra, 

đánh giá thích hợp.  

- Phải dần dần xây dựng được ý thức và khả năng tự kiểm tra ở mỗi GV. 

- Trong mỗi năm học, các trung tâm phải đánh giá giáo viên qua các đợt 

kiểm tra hồ sơ chuyên môn, qua dự giờ đột xuất, qua giờ dạy, qua các cuộc thi 
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giáo viên giỏi. Sau mỗi đợt kiểm tra phải đánh giá tay nghề của giáo viên và 

có hình thức khuyến khích động viên kịp thời.  

     - Cần thay đổi cách thức trả lương cũng như chế độ chính sách đ�i ngộ 

hợp lý hơn. 

- Xây dựng các quỹ để động viên, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá 

nhân có thành tích trong công tác bồi dưỡng chuyên môn. 

3.3. Khảo sát sự cần thiết và tính khả thi của các biện pháp đề xuất 

Kết quả thăm dò ý kiến của 35 cán bộ sở GD&ĐT Hải Phòng, cán bộ và 

giáo viên Trung tâm GDTX về 7 biện pháp đưa ra: 

Bảng 3.1. Bảng tổng hợp ý kiến đánh giá về các biện pháp quản lí công tác bồi 

dưỡng chuyên môn cho giáo viên hệ BT THPT thành phố Hải Phòng 

sttsttsttstt    Tên biện Tên biện Tên biện Tên biện pháppháppháppháp    Tính cấp thiếtTính cấp thiếtTính cấp thiếtTính cấp thiết    Tính khả thiTính khả thiTính khả thiTính khả thi    
Không Không Không Không 
cấp cấp cấp cấp 
thiÕtthiÕtthiÕtthiÕt    

Cấp Cấp Cấp Cấp 
thiÕtthiÕtthiÕtthiÕt    

Rất cấp Rất cấp Rất cấp Rất cấp 
thiÕtthiÕtthiÕtthiÕt    

Không Không Không Không 
khả khả khả khả     
thithithithi    

Khả Khả Khả Khả 
thithithithi    

Rất Rất Rất Rất 
khả khả khả khả 
thithithithi    

1 Nâng cao nhận thức của 
cán bộ quản lí và GV về 
sự cần thiết của việc bồi 
dưỡng chuyên môn 

0 

0% 

15 

43% 

20 

57% 

0 

0% 

16 

45% 

19 

55% 

2 Tổ chức và chỉ đạo việc 
bồi dưỡng chuyên môn 
cho giáo viên 

1 

3% 

16 

45% 

18 

52% 

2 

6% 

18 

52% 

15 

42% 
3 Tăng cường quản lí thực 

hiện quy chế chuyên 
môn 

0 

0% 

18 

52% 

17 

48% 

0 

0% 

19 

55% 

16 

45% 
4 Đảm bảo các điều kiện 

cần thiết cho công tác 
bồi dưỡng chuyên môn 

0 

0% 

5 

14% 

30 

86% 

3 

8% 

22 

63% 

10 

29% 
5 Cần quan tâm đến chính 

sách đối với GV và 
công tác tuyển dụng 

0 

0% 

4 

11% 

31 

89% 

2 

    6% 

23 

65% 

10 

29% 
6 Đẩy mạnh công tác x� 

hội hoá giáo dục 
0 

0% 

17 

48% 

18 

52% 

5 

14% 

20 

57% 

10 

29% 
7 Kiểm tra - đánh giá và 

khen thưởng công tác 
bồi dưỡng chuyên môn 
cho giáo viên 

2 

6% 

18 

52% 

15 

42% 

3 

9% 

17 

48% 

 

15 

43% 

 
Hầu hết mọi người được xin ý kiến cho rằng các giải pháp trên có tính 

khả thi cao và cần phải thực hiện ngay các giải pháp trên để nâng cao chuyên 
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môn cho giáo viên hệ  BT THPT thành phố Hải Phòng nói riêng, ngành GDTX 

cả nước nói chung.  

 
kết luận chương 3 

 

 Các giải pháp đề xuất có sự kết hợp giữa lí luận và thực tiễn của ngành 

GDTX thành phố Hải Phòng. Mỗi giải pháp có mục đích riêng, ý nghĩa và 

cách thực hiện riêng; song tất cả các giải pháp đều có chung một mục tiêu đó 

là xây dựng một đội ngũ giáo viên đủ về số lượng, vững về chuyên môn, say 

mê nghề để đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay. 

 

Kết luận và khuyến nghị 

1. Kết luận 

Đảng và Nhà nước ta ®� xác định GD-ĐT là quốc sách hàng đầu, đầu tư 

cho giáo dục là đầu tư cho phát triển; ®� và đang tạo điều kiện cho mọi người 

được học tập để nước ta trở thành một x� hội học tập nên vai trò, nhiệm vụ của 

GDTX ngày càng quan trọng. Do đó, GDTX phải mở ra nhiều lĩnh vực giáo 

dục và các trình độ khác nhau đáp ứng mọi nhu cầu học tập của cộng đồng. 

Một tổ chức, một ngành, một đơn vị giáo dục có mạnh hay yếu đó là do chính 

đội ngũ giáo viên quyết định. Để ngành GDTX đảm đương gánh vác được 

nhiệm vụ nặng nề mà Đảng và Nhà nước giao phó, người GV phải có tư tưởng 

chính trị vững vàng, họ phải có tâm, có lòng yêu nghề, có chuyên môn vững 

vàng. Trên thực tế ngành GDTX Hải Phòng còn bộc lộ nhiều hạn chế và bất 

cập cần phải nghiêm túc rút kinh nghiệm. Làm thế nào để có được đội ngũ 

giáo viên đáp ứng yêu cầu hiện nay, đó là câu hỏi lớn đặt ra cho cán bộ quản lí 

giáo dục. 

 Đề tài ®� đưa ra được 7 biện pháp quan trọng: 

-  Nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý và giáo viên về sự cần thiết của 

việc bồi dưỡng chuyên môn. 

- Tổ chức và chỉ đạo công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên. 

- Tăng cường quản lí thực hiện qui chế chuyên môn cho giáo viên. 
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- Đảm bảo các điều kiện cần thiết cho công tác bồi dưỡng chuyên môn.  

- Quan tâm đến chính sách đối với giáo viên và công tác tuyển dụng. 

- Phát triển công tác x� hội hoá giáo dục 

 - Kiểm tra - đánh giá và khen thưởng công tác bồi dưỡng chuyên môn 

cho giáo viên. 

Qua việc xin ý kiến của những nhà quản lí giáo dục, của giáo viên; họ cho 

rằng đề tài: “Một số biên pháp quản lí bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên hệ 

bổ túc trung học phổ thông thành phố Hải Phòng” có ý nghĩa rất quan trọng 

trong công tác xây dựng đội ngũ giáo viên đáp ứng nhu cầu hiên nay. Đề tài 

®� nêu chức năng, nhiệm vụ của các nhà quản lí giáo dục và đặc biệt đối với 

ngành GDTX. Đề tài ®� góp phần xây dựng các biện pháp tổ chức, triển khai 

các hoạt động bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn cho giáo viên. 

Các biện pháp đưa ra rất thiết thực, phù hợp với điều kiện hiện có của các 

trung tâm GDTX. Đề tài góp phần giúp nhà quản lí giáo dục, đặc biệt là giám 

đốc các trung tâm GDTX thành phố Hải Phòng có thể vận dụng linh hoạt vào 

đơn vị mình. 

2. Khuyến nghị 

* Đối với Bộ GD&ĐT: 

- Sớm ban hành các văn bản quy định cụ thể về công tác đào tạo bồi dưỡng 

giáo viên., các khung chương trình đào tạo và bồi dưỡng theo từng loại hình. 

- Sớm có tiêu chí đánh giá xếp hạng các trung tâm GDTX theo quy định 

trung tâm chuẩn quốc gia. 

- Có tiêu chí đánh giá chuẩn giáo viên hệ BT THPT để sở GD, các trung 

tâm có kế hoạch bồi dưỡng giáo viên hợp lí. 

* Đối với Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng: 

- Chỉ đạo ngành GD&ĐT theo đúng hướng của nghị quyết thành uỷ đề ra. 

Tạo điều kiện về kinh phí, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học phục vụ cho công 

tác dạy và học. Cần quan tâm hơn nữa đối với cán bộ, giáo viên tham gia các 

lớp bồi dưỡng chuyên môn dài hạn hoặc các lớp cao học.... Có chế độ, chính 

sách riêng ưu đ�i những cán bộ, giáo viên ®� chuẩn hoá và trên chuẩn. Khen 
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thưởng động viên kịp thời về vật chất và tinh thần cho những tập thể, cá nhân 

hoàn thành xuất sắc công tác bồi dưỡng chuyên môn. 

* Đối với Sở GD&ĐT Hải Phòng: 

- Điều tra, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng giáo viên. Tham mưu cho Uỷ ban 

nhân dân thành phố các chủ trương, biện pháp nhằm tăng cường công tác bồi 

dưỡng chuyên môn cho giáo viên. Tổ chức tốt công tác kiểm tra. 

- Có văn bản hướng dẫn, chỉ đạo các trung tâm trong việc quản lí công tác 

bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên.  

- Tăng cường cung cấp các trang thiết bị dạy học, đặc biệt là thiết bị công 

nghệ thông tin. 

* Đối với Uỷ ban nhân dân quận (huyện): 

- Phối hợp chặt chẽ với Uỷ ban nhân dân thành phố, với sở GD&ĐT đề ra 

những cơ chế, chính sách tạo điều kiện về cơ sở vật chất cho các trung tâm 

GDTX; quan tâm đầu tư kinh phí tạo động cơ để giáo viên tham gia các lớp 

bồi dưỡng chuyên môn.  

- Đổi mới cách tuyển chọn giáo viên để đáp ứng yêu cầu của x� hội hiện 

nay. 

* Đối với các trung tâm GDTX: 

- Tăng cường nâng cao nhận thức cho giáo viên về công tác bồi dưỡng và tự 

bồi dưỡng. 

- Tạo điều kiện hơn nữa đối với cán bộ, giáo viên tham gia các lớp bồi 

dưỡng dài hạn, lớp cao học. 

* Đối với giáo viên hệ BT THPT: 

- Không ngừng học tập, cập nhật thông tin mới để nâng cao chuyên môn 

nghiệp vụ. 

- Tích cực, tự giác, có kế hoạch rõ ràng trong công tác bồi dưỡng chuyên 

môn. 


